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Hội thảo quốc gia: “Xây dựng chính phủ điện tử 
gắn với cải cách thủ tục hành chính nhà nước” 

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội thảo quốc 
gia về Chính phủ điện tử Việt Nam lần 
thứ 6 với chủ đề “Xây dựng chính phủ 
điện tử gắn với cải cách thủ tục hành 
chính nhà nước” đã được tổ chức với sự 
phối hợp của Ban Chỉ đạo quốc gia về 
công nghệ thông tin và Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Tập đoàn Dữ liệu quốc tế 
IDG tại Việt Nam... Tham dự Hội thảo 
có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Phó trưởng Ban thường trực Ban 
Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin 
Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng 
cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung 
ương và địa phương... 

Khởi đầu từ năm 2003, đây là lần 
đầu tiên Hội thảo về Chính phủ điện tử 
(CPĐT) được tổ chức ở quy mô quốc gia 
và đặt trọng tâm vào chủ đề xây dựng 
CPĐT gắn liền với cải cách thủ tục hành 
chính. Việc xây dựng CPĐT là một phần 
trong chiến lược cải cách hành chính 
(CCHC) hướng tới nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Chính phủ và chính 
quyền các cấp, giúp cho người dân và 
doanh nghiệp làm việc với các cơ quan, 
Chính phủ nhanh chóng, thuận tiện, 
tiết kiệm và hiệu quả hơn. 

Bên cạnh hội thảo chính, hai hội 
thảo chuyên đề về: “Hạ tầng kỹ thuật – 
công nghệ cho chính phủ điện tử” và 
“Tài chính - đầu tư cho chính phủ điện 
tử” cũng đã được tiến hành. Hai hội 
thảo này sẽ đề cập đến những vấn đề 
“nóng” trong công tác quản lý dự án, 
huy động vốn đầu tư cho các dự án 
CP§T. 

Trên 40 tham luận của đại diện Ban 
Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin, 
Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
CCHC của Chính phủ,... và của các ban, 
ngành trong nước cùng các chuyên gia 
quốc tế được gửi tới Hội thảo tiếp cận từ 
những góc nhìn cụ thể và yêu cầu cấp 
thiết về các vấn đề có liên quan. 

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn 
Minh Hồng nêu rõ: Cải cách thủ tục 
hành chính gắn chặt với phát triển công 
nghệ thông tin. Nhận thức rõ về tầm 
quan trọng này, trong thời gian qua 
Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng và 
ban hành nhiều cơ chế chính sách để 
phát triển CPĐT và có nhiều nỗ lực 
trong công cuộc CCHC. Nhiều đề án liên 
quan đến CPĐT đã được triển khai bước 
đầu và đạt kết quả nhất định. Xếp hạng 
CPĐT Việt Nam năm 2008 đã đạt vị trí 
91/182 nước được đánh giá. Đây là thứ 
hạng cao nhất của Việt Nam từ khi Liên 
Hợp Quốc xây dựng báo cáo đánh giá, 
xếp hạng CPĐT. Bên cạnh đó, “Kế 
hoạch Cải cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2006-2010” (theo Quyết định 
số 94/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ) đã tiến hành được hai năm. 
Nhiều hành động của các cấp lãnh đạo 
đã thể hiện quyết tâm đẩy lùi và xoá bỏ 
bệnh quan liêu, tham nhũng và bệnh 
chạy theo thành tích nhằm đảm bảo 
chất lượng các chương trình hành động 
được triển khai, giảm thiểu lãng phí. 
Thể chế về mối quan hệ giữa Nhà nước 
với công dân đã được đổi mới bằng việc 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đề 
cao vai trò giám sát trực tiếp của nhân 
dân và nhất là việc triển khai rộng rãi 
cơ chế “một cửa”. Công tác quản lý đội 
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ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được cải 
cách theo hướng rõ hơn về phân công, 
phân cấp, thẩm quyền trách nhiệm 
quản lý cán bộ, công chức của mỗi cấp 
trong hệ thống hành chính nhà nước. 

Tại Hội thảo, Ban Chỉ đạo quốc gia 
về công nghệ thông tin và Hội Tin học 
Việt Nam cũng đã công bố Chỉ số sẵn 
sàng cho phát triển và ứng dụng công 
nghệ thông tin và truyền thông Việt 
Nam 2007 (Vietnam ICT Index 2007). 
Báo cáo nêu rõ, trong 3 năm qua, 
Vietnam ICT Index được xem là bộ chỉ 
số chính thống đầy đủ nhất để xem xét 
tình hình phát triển công nghệ thông 
tin và truyền thông ở Việt Nam. Theo 
đó, ở khối các Bộ và cơ quan ngang bộ: 
Bộ giáo dục và Đào tạo tiếp tục giữ vững 
vị trí số 1 từ năm 2007, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn xếp thứ 2, xếp 
cuối cùng là Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
ở khối các tỉnh, thành phố, Hà Nội xếp 
vị trí số 1 (năm 2007 xếp thứ 2), Đà 
Nẵng xếp thứ 2 (năm 2007 là thứ 5) và 
thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 3 (năm 
2007 là số 1). 

Các đại biểu đều nhất trí rằng việc 
xây dựng và phát triển CPĐT Việt Nam 
còn nhiều khoảng cách so với yêu cầu 
chung và với quốc tế, chưa tương xứng 
với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và 
yêu cầu của nhân dân. Mặc dù đã đạt 
được một số kết quả bước đầu trong tin 
học hoá hoạt động của các cơ quan nhà 
nước, song các hệ thống ứng dụng được 
xây dựng còn rời rạc, chưa có sự liên kết 
giữa các hệ thống ứng dụng này theo 
chiều dọc (hệ thống ngành) và theo 
chiều ngang (sự phối hợp hoạt động giữa 
các ngành). 

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng được 
nghe các chuyên gia quốc tế tham luận 
về việc triển khai CPĐT ở các quốc gia 
trên thế giới. Song song với các hội thảo 

là triển lãm trưng bày và giới thiệu 
những sản phẩm, giải pháp và công 
nghệ phục vụ ứng dụng và triển khai 
CPĐT, có sự tham gia của những tập 
đoàn, công ty cung cấp giải pháp và dịch 
vụ công nghệ hàng đầu hiện nay như 
Nortel, Kaspersky, Cisco, Nod32. 

Khánh Vân 

Hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam - Mỹ Latinh: 
Hướng tới hợp tác và phát triển bền vững” 

Ngày 19/1/2009, tại Hà Nội, Hội 
thảo quốc tế “Việt Nam - Mỹ Latinh: 
Hướng tới hợp tác và phát triển bền 
vững” đã diễn ra dưới sự chủ trì của 
Viện Nghiên cứu châu Mỹ, Viện Khoa 
học xã hội Việt Nam. Tham dự Hội thảo 
có nhiều đại diện đến từ Đại sứ quán 
Brazil, Đại sứ quán Chile, Đại sứ quán 
Mexico, Đại sứ quán Cuba; nhiều đại 
sứ, tuỳ viên cùng đông đảo các nhà khoa 
học đến từ các nước thuộc khu vực Mỹ 
Latinh; các chuyên gia nghiên cứu đến 
từ cơ quan chủ quản và các viện nghiên 
cứu trực thuộc Viện Khoa học xã hội 
Việt Nam và những nhà nghiên cứu có 
quan tâm đến vấn đề hợp tác với Mỹ 
Latinh. 

Hội thảo nhận định, Mỹ Latinh là 
một khu vực rộng lớn, đông dân, đầy 
tiềm năng với nhiều điều kiện thuận lợi 
để phát triển kinh tế, thương mại, khoa 
học, kỹ thuật. Khu vực này đang và sẽ 
mang lại nhiều cơ hội hợp tác cho các 
nước trên thế giới, trong đó có Việt 
Nam.  Tuy nhiên, trên thực tế, việc hợp 
tác giữa Việt Nam với các nước thuộc 
khu vực này thời gian qua vẫn chưa 
thực sự phát huy được hiệu quả như 
mong muốn. Nguyên nhân là do: 
khoảng cách về địa lý; sự hiểu biết còn 
hạn chế về ngôn ngữ, văn hoá, điều kiện 
và tiềm năng của nhau; sự cạnh tranh 
của các đối tác khác trong việc hợp tác 
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với khu vực này; Việt Nam vẫn còn 
thiếu những chính sách ưu tiên cần 
thiết cho việc mở rộng hợp tác quốc tế, 
đặc biệt là với khu vực Mỹ Latinh… Hội 
thảo là cơ hội nhằm tăng cường sự hiểu 
biết lẫn nhau, mở rộng hơn nữa các mối 
quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, 
đảm bảo hiệu quả và phát huy được thế 
mạnh của mỗi nước trong quan hệ hợp 
tác để bổ sung cho nhau, hỗ trợ lẫn 
nhau cùng phát triển. Bên cạnh đó, Hội 
thảo chính là cơ hội để Việt Nam phát 
huy được tính chủ động của mình trong 
khai thác các mối quan hệ quốc tế để 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội 
của đất nước. 

 12 tham luận được trình bày tại 
Hội thảo tập trung vào bốn nhóm vấn 
đề lớn: 

Về chính sách đối ngoại: các đại 
biểu đã nghiên cứu chính sách đối ngoại 
tự chủ, đa dạng hoá và đa phương hoá 
của các nước Mỹ Latinh, từ đó rút ra 
những bài học cho Việt Nam trong việc 
mở rộng chính sách đối ngoại nhằm 
khai thác tối đa hiệu quả hợp tác quốc 
tế trên tất cả các lĩnh vực.  

 Về tình hình kinh tế, chính trị nói 
chung của khu vực này, Hội thảo đã nêu 
bật: “tiềm năng và sức sống mới” của Mỹ 
Latinh; thực trạng chính trị, kinh tế khu 
vực và triển vọng hợp tác phát triển với 
Việt Nam; vai trò của Mỹ Latinh trong 
quan hệ quốc tế nói chung và đối với Việt 
Nam nói riêng; tiềm năng kinh tế Mỹ 
Latinh và các giải pháp thúc đẩy hợp tác 
với Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế… 

Về tình hình kinh tế, chính trị của 
một số nước cụ thể tại khu vực Mỹ 
Latinh như Chile, Mexico, Cuba…, các 
đại biểu phân tích: thực trạng và tiềm 
năng quan hệ hợp tác Việt Nam – Chile; 
tình hình kinh tế Chile và khả năng hợp 
tác song phương với Việt Nam; thực 

trạng nền kinh tế, xã hội Mexico và 
triển vọng trong quan hệ hợp tác giữa 
Mexico và Việt Nam; quan hệ Việt Nam 
– Cuba qua các chặng đường lịch sử; 
thành tựu, những vấn đề đặt ra trong 
phát triển kinh tế, xã hội Cuba và 
những bài học kinh nghiệm cho Việt 
Nam… 

Bối cảnh và tiềm năng hợp tác Việt 
Nam – Mỹ Latinh: Trên cơ sở khái quát 
những tiềm lực, thế mạnh trên tất cả 
các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, của Mỹ 
Latinh trước bối cảnh toàn cầu hoá và 
hội nhập hiện nay, Hội thảo khẳng định 
Mỹ Latinh là khu vực có tiềm năng hợp 
tác quốc tế lớn mà chúng ta cần khai 
thác. Đặc biệt, Việt Nam sẽ có những 
chính sách ưu tiên cần thiết để đưa 
quan hệ song phương giữa hai nước đi 
vào chiều sâu, ổn định và bền vững, 
theo tinh thần hợp tác toàn diện, bình 
đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển, đóng 
góp tích cực cho hoà bình, ổn định, hợp 
tác và phát triển ở Đông Nam á (trong 
đó có Việt Nam), Mỹ Latinh và trên thế 
giới. 

Hoài Phúc 

Hội thảo quốc tế: Ba mươi năm cải cách mở cửa 
của Trung Quốc – thành tựu và bài học kinh 
nghiệm 

Trong 2 ngày 16 và 17/12/2008, tại 
Hà Nội, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 
Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tổ chức 
Hội thảo quốc tế với chủ đề: Ba mươi 
năm cải cách mở cửa của Trung Quốc, 
thành tựu và bài học kinh nghiệm. 
Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo 
Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Viện 
Khoa học xã hội Trung Quốc, Viện 
Nghiên cứu Trung Quốc đương đại; Bà 
Trần Yến Hoa, Tham tán Đại sứ quán 
Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 
tại Việt Nam; GS. Hoàng Chí Liên, Hội 
trưởng Hội Châu ¸ – Thái Bình Dương 
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XXI (Hong Kong) cùng nhiều nhà khoa 
học đến từ các viện nghiên cứu, các 
trường đại học của Việt Nam, Hong 
Kong, Nhật Bản... và các nhà doanh 
nghiệp từ Chiết Giang và Quảng Đông, 
Trung Quốc. 

Trong báo cáo đề dẫn khai mạc Hội 
thảo, PGS., TS. Đỗ Tiến Sâm, Viện 
trưởng Viện nghiên cứu Trung Quốc 
nhấn mạnh, ba mươi năm qua, nhờ thực 
hiện “giải phóng tư tưởng, thực sự cầu 
thị và tiến cùng thời đại”, công cuộc cải 
cách mở cửa ở Trung Quốc đã giành 
được những thành tựu to lớn và quan 
trọng cả về lý luận và thực tiễn... Con 
đường xây dựng CNXH đặc sắc Trung 
Quốc mà Đảng, Chính phủ và nhân dân 
Trung Quốc lựa chọn là đúng đắn, 
không những phù hợp với thực tiễn, 
giúp cho Trung Quốc phát triển, mà còn 
đóng góp nhất định cho sự tăng trưởng 
của kinh tế thế giới, đồng thời cung cấp 
những bài học kinh nghiệm có giá trị 
tham khảo rất tốt cho các nước đang 
phát triển khác, nhất là các nước đang 
trong quá trình chuyển đổi như Việt 
Nam. 

Tại Hội thảo các đại biểu đã được 
nghe và trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề, 
trong 3 phiên họp, xoay quanh các chủ 
đề: những vấn đề trong phát triển kinh 
tế- xã hội; những vấn đề chính trị, đối 
ngoại, văn hoá, giáo dục; và kinh 
nghiệm phát triển ở một số địa phương 
Trung Quốc.  

Qua các báo cáo tham luận tại Hội 
thảo cho thấy sau 30 năm cải cách mở 
cửa (từ năm 1978), Trung Quốc đã đạt 
được những thành tựu lớn trên cả 
phương diện lý luận và thực tiễn. Trung 
Quốc đã Trung Quốc hóa chủ nghĩa 
Marx, hình thành được hệ thống lý 
luận, con đường xã hội chủ nghĩa và 
định hình được mô hình xã hội chủ 

nghĩa đặc sắc gồm 4 trụ cột là kinh tế 
thị trường, nhà nước pháp trị, văn hóa 
tiên tiến và xã hội hài hòa. Kinh tế tăng 
trưởng liên tục, GDP bình quân tăng 
9,8%/năm, tỷ lệ người nghèo từ 25% 
năm 1979 giảm còn 2% năm 2007... 

Giáo sư Chu Giai Mộc, Phó Viện 
trưởng Viện Khoa học xã hội Trung 
Quốc cho biết: Trọng tâm kinh nghiệm 
cơ bản 30 năm cải cách mở cửa ở Trung 
Quốc là sự kết hợp của cải cách mở cửa 
với kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản con 
đường XHCN, kiên trì chuyên chính dân 
chủ nhân dân, kiên trì sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản, kiên trì sự chỉ đạo của 
chủ nghĩa Marx.  

Từ thực tiễn Trung Quốc, giới học 
giả, những nhà hoạch định chính sách 
và quản lý phát triển của Việt Nam đã 
rút ra nhiều bài học quý, trong đó có cả 
bài học thành công và chưa thành công. 
PGS., TS Trần Đình Thiên, Viện Kinh 
tế Việt Nam cho rằng: Do sự khác biệt 
về các điều kiện thực tế giữa 2 nền kinh 
tế như quy mô thị trường, tiềm lực tài 
chính... nên Việt Nam chỉ học được chủ 
yếu là phương pháp rút ra từ những gợi 
ý tư duy và hành động, tập trung vào 3 
vấn đề lớn là kiên trì lập trường mở cửa 
ra thế giới, coi toàn cầu hóa là cơ hội 
ngàn năm có một mà Trung Quốc phải 
nắm lấy để tiến lên; xây dựng 5 đặc khu 
kinh tế, tạo đột phá mạnh, tạo đà lan 
tỏa phát triển nhanh và rộng; tăng 
trưởng nhanh và phát triển bền vững. 

Kết thúc hội thảo, một lần nữa các 
đại biểu khẳng định cải cách và mở cửa 
là động cơ cốt lõi của những thành tựu 
và tiến bộ mà Trung Quốc đã đạt được. 
Những bài học kinh nghiệm rút ra được 
từ ba mươi năm cải cách mở cửa của 
Trung Quốc là hết sức quý báu đối với 
Việt Nam.  

Hiền Ly 


